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1. Bảng hệ thống tuần hoàn theo 

Khối lượng nguyên tử (Mendeleev-1869)

Định luật tuần hoàn và bảng hệ thống tuần hoàn

Tính chất các đơn chất cũng như dạng 

và tính chất các hợp chất của những 

nguyên tố hoá học phụ thuộc tuần 

hoàn vào trọng lượng nguyên tử của 

các nguyên tố
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1. Bảng hệ thống tuần hoàn theo Khối lượng nguyên tử (Mendeleev-1869)

Định luật tuần hoàn và bảng hệ thống tuần hoàn
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2. Hệ thống tuần hoàn theo quan điểm 

của cơ học lượng tử 

2.1. Định luật tuần hoàn và nguyên tắc xây dựng bảng hệ 

thống tuần hoàn

2.3. Quan hệ giữa cấu tạo nguyên tử và vị trí, tính chất của 

các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn 

2.2. Quan hệ giữa cấu trúc lớp vỏ điện tử và biên thiên tuần 

hoàn trong bảng hệ thống tuần hoàn 
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2.1.  Định luật tuần hoàn và nguyên tắc xây dựng bảng hệ thống tuần hoàn

2.1.1. Định luật tuần hoàn

Tính chất các đơn chất cũng như dạng và tính chất các 

hợp chất của những nguyên tố hoá học phụ thuộc tuần 

hoàn vào điện tích hạt nhân nguyên tử của các nguyên 

tố
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2.1.2. Cách sắp xếp các nguyên tố hoá học thành bảng hệ

thống tuần hoàn

 Xếp theo chiều điện tích hạt nhân nguyên tử tăng dần

 Các nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử tương tự

nhau được xếp thành một cột. 

 Nhiều tính chất của các nguyên tử, đơn chất và hợp 

chất của các nguyên tố biến thiên một  cách tuần 

hoàn theo sự tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên 

tử.

2.1. Định luật tuần hoàn và nguyên tắc xây dựng bảng hệ thống 

tuần hoàn
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The periodic spiral 

of Professor 

Thoedor Benfey
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tuần hoàn
2.1.2. Cách sắp xếp các nguyên tố hoá học thành bảng hệ
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Dr. Timmothy 

Stowe's physicists

periodic table 
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A triangular long form 

periodic table by Emil 

Zmaczynski.
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a. Các nguyên tố họ s, p, d, f  

2.1. Định luật tuần hoàn và nguyên tắc xây dựng bảng hệ thống 

tuần hoàn
2.1.2. Cách sắp xếp các nguyên tố hoá học thành bảng hệ

thống tuần hoàn

„ Các nguyên tố họ s có electron chót điền vào phân lớp s ở lớp 

ngoài cùng: ns

„ Các nguyên tố họ p có electron chót điền vào phân lớp p ở lớp 

ngoài cùng: np

„ Các nguyên tố họ d có electron chót điền vào phân lớp d ở lớp 

trước lớp ngoài cùng:   (n‟1)d

„ Các nguyên tố họ f có electron chót điền vào phân lớp f ở hai lớp 

trước lớp ngoài cùng: (n‟2)f
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a. Các nguyên tố họ s, p, d, f  

2.1. Định luật tuần hoàn và nguyên tắc xây dựng bảng hệ thống 

tuần hoàn
2.1.2. Cách sắp xếp các nguyên tố hoá học thành bảng hệ
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ns1 – kim loại kiềm

ns2  – kim loại kiềm thổ

(n – 1)d1 – 10 : kim loại chuyển tiếp

np5 – Halogen 

np6 – Khí trơ

np4 – Phi kim mạnh 

np3 – Phi kim trung bình 

np2 – Phi kim yếu 

np1 – Lưỡng tính 

(n - 2)f1 – 14 : các nguyên tố đất hiếm

4f1 – 14 : lantanoit

5f1 – 14 : actinoit

a. Các nguyên tố họ s, p, d, f  

2.1. Định luật tuần hoàn và nguyên tắc xây dựng bảng hệ thống 

tuần hoàn
2.1.2. Cách sắp xếp các nguyên tố hoá học thành bảng hệ

thống tuần hoàn
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a. Các nguyên tố họ s, p, d, f  

2.1. Định luật tuần hoàn và nguyên tắc xây dựng bảng hệ thống 

tuần hoàn
2.1.2. Cách sắp xếp các nguyên tố hoá học thành bảng hệ

thống tuần hoàn
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Dạng bảng ngắn

a. Các nguyên tố họ s, p, d, f  

2.1. Định luật tuần hoàn và nguyên tắc xây dựng bảng hệ thống 

tuần hoàn
2.1.2. Cách sắp xếp các nguyên tố hoá học thành bảng hệ

thống tuần hoàn
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b. Chu kỳ

2.1. Định luật tuần hoàn và nguyên tắc xây dựng bảng hệ thống 

tuần hoàn
2.1.2. Cách sắp xếp các nguyên tố hoá học thành bảng hệ

thống tuần hoàn

Chu kỳ I (CK đặc biệt) 

chỉ có 2 nguyên tố họ s

Chu kỳ II, III (CK nhỏ)        

có 8 nguyên tố = 2(s) + 6(p)

Chu kỳ IV, V (CK lớn)                     có 

18 nguyên tố = 2(s) + 10(d) + 6(p)

Chu kỳ VI (CK hoàn hảo)                  

có 32 ngtố = 2(s) + 14(f) + 10(d) + 6(p)

Chu kỳ VII (CK dở dang)   

có 2(s) + 14(f) + một số (d)

 Là dãy các nguyên tố viết theo hàng ngang

 Trong chu kỳ tính chất các nguyên tố biến đổi tuần hoàn

 Số thứ tự chu kỳ = n của lớp electron ngoài cùng = số lớp e 

trong nguyên tử
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b. Nhóm

2.1. Định luật tuần hoàn và nguyên tắc xây dựng bảng hệ thống 

tuần hoàn
2.1.2. Cách sắp xếp các nguyên tố hoá học thành bảng hệ

thống tuần hoàn

 Phân nhóm: Các ngtố có cấu trúc lớp vỏ e tương tự nhau  tính 

chất hóa học tương tự nhau

 Phân nhóm chính A

 Phân nhóm phụ B

Nhoùm là cột dọc các nguyên tố có tổng số e hóa trị bằng 

nhau

Số electron ở lớp ngoài cùng hoặc của các phân lớp 

ngoài cùng bằng nhau và bằng số thứ tự của nhóm.

Nhóm được chia thành 2 phân nhóm
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ns1 – Nhóm IA

ns2  – Nhóm IIA

ns2np5 – Nhóm VIIA 

ns2np6 – Nhóm VIIIA

ns2np4 – Nhóm VIA 

ns2np3 – Nhóm VA 

ns2np2 – Nhóm IVA 

ns2np1 – Nhóm IIIA

Phân nhóm chính

 Gồm các nguyên tố họ s và p

 Cấu hình  electron nguyên tử lớp ngoài cùng tương ứng là ns
x

hoặc ns
2
np

x-2

 Số thứ tự PNC = tổng số e ở lớp ngoài cùng

b. Nhóm

2.1. Định luật tuần hoàn và nguyên tắc xây dựng bảng hệ thống 

tuần hoàn
2.1.2. Cách sắp xếp các nguyên tố hoá học thành bảng hệ

thống tuần hoàn

Viết tắt là PNC, ký hiệu A
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ns2(n – 1)d1

ns2(n – 1)d2

ns2(n – 1)d3

ns1(n – 1)d5

ns2(n – 1)d6,7,8
ns1(n – 1)d10

ns2(n – 1)d10

IIIB

Phân nhóm phụ
Viết tắt là PNP, ký hiệu B

 Phân nhóm phụ loại I: Phân nhóm phụ gồm các nguyên tố d có cấu 

hình electron nguyên tử các phân lớp ngoài cùng là ns
2

(n -1)d
x-2

(Trừ IB, IIB và VIIIB). 

 Số thứ thự PNP = tổng số e trên ns và (n - 1)d

 Phân nhóm phụ loại II: Còn gọi là phân nhóm phụ thứ cấp, là các 

nguyên tố f, đó là các nguyên tố lantanit và actinit có cấu tạo đặc 

biệt được xếp ở cuối bảng tuần hoàn

ns2(n – 1)d5
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Ô là vị trí cụ thể của mỗi 

nguyên tố, chỉ rõ toạ độ

của nguyên tố trong bảng 

hệ thống tuần hoàn. 

Chỉ số thứ tự nguyên tố, 

đó chính là điện tích hạt 

nhân hay cũng chính là số

electron trong nguyên tử trung 

hoà về điện

Số thứ tự chu kỳ

Số thứ tự nhóm, Loại 

phân nhóm của nguyên tố.

Độ âm điện của nguyên 

tố

Cấu hình electron nguyên 

tử của nguyên tố…

 Khi biết được nguyên tố

nằm ở ô nào thì trên lý

thuyết ta có thể xác định 

được cấu hình electron 

nguyên tử,  các tính chất cơ 

c. Ô

2.1. Định luật tuần hoàn và nguyên tắc xây dựng bảng hệ thống 

tuần hoàn
2.1.2. Cách sắp xếp các nguyên tố hoá học thành bảng hệ

thống tuần hoàn
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2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một 

vài tính chất của các nguyên 

tố

2

0

2*

4 r

eZ
f





ij

Zz 
*

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com
https://fb.com/tailieudientucntt


2.2.1. Bán kính nguyên tử và ion

 Đối với các kim loại, bán kính nguyên tử được xác định bằng 

một nửa khoảng cách giữa các hạt nhân nguyên tử trong tinh 

thể.

 Đối với các phi kim loại, bán kính nguyên tử bằng một nửa 

khoảng cách giữa các hạt nhân trong tinh thể hay phân tử đơn 

chất.

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các 

nguyên tố
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2.2.1. Bán kính nguyên tử và ion

• Coi nguyên tử hay ion như những hình cầu.

• Hợp chất là các hình cầu tiếp xúc nhau.

• Bán kính nguyên tử hay ion được xác định dựa trên khoảng cách giữa các hạt 

nhân nguyên tử 

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các 

nguyên tố

 Đối với các kim loại, bán kính 

nguyên tử được xác định bằng một 

nửa khoảng cách giữa các hạt nhân 

nguyên tử trong tinh thể.

 Đối với các phi kim loại, bán kính 

nguyên tử bằng một nửa khoảng 

cách giữa các hạt nhân trong tinh 

thể hay phân tử đơn chất.
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 bán kính hiệu dụng r phụ 

thuộc vào:

bản chất nguyên tử

đặc trưng liên kết

trạng thái tập hợp
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2.2.1. Bán kính nguyên tử và ion

Trong chu kỳ khi đi từ trái 

sang phải, bán kính nguyên 

tử giảm dần do theo chiều 

này điện tích hạt nhân tăng 

lên.

Trong một phân nhóm khi đi 

từ trên xuống, bán kính 

nguyên tử tăng dần do tăng 

số lớp.

Đối với các ion trong 

cùng phân nhóm có điện 

tích giống nhau thì bán kính 

tăng theo chiều tăng điện tích 

hạt nhân trong nguyên tử.

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các 

nguyên tố
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2.2.1. Bán kính nguyên tử và ion

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các 

nguyên tố
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2.2.1. Bán kính nguyên tử và ion

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các 

nguyên tố
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2.2.1. Bán kính nguyên tử và ion

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các 

nguyên tố

Các nguyên tử thuộc phân 

nhóm phụ
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„ TitleSome representative atomic & ionic radiiCaptionSome 

representative atomic & ionic radii are shown.Keywordsatomic 

radius, ionic radius, periodic trends

2.2.1. Bán kính nguyên tử và ion

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các 

nguyên tố
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2.2.1. Bán kính nguyên tử và ion

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các 

nguyên tố
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Bán kính nguyên tử

 Trong một chu kỳ: r do Z

Trong chu kỳ nhỏ: r giảm rõ rệt

Trong chu kỳ lớn: e điền vào (n - 1)d  hiệu ứng chắn  r giảm 

chậm và đều đặn hơn

Trong một phân nhóm chính: 

số lớp e  hiệu ứng chắn r

Trong một phân nhóm phụ: r nhưng không đều

Từ dãy 1 xuống dãy 2: r do tăng thêm một lớp e

Từ dãy 2 xuống dãy 3: r hầu như không tăng do hiện tượng co 

lantanit
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Bán kính ion

lực hút đối với 1e  →

Đối với các ion của cùng một ngtố:

 e

Z

 
AAA

rrr

n
A

r

r  khi lực hút của hạt nhân đối với e ngoài cùng 

Đối với các ion đẳng e: r ion ↓ khi Z ↑

Đối với các ion trong cùng phân nhóm có điện tích ion giống 

nhau: r ↑ khi Z ngtử ↑

Đối với cation của cùng một ngtố: ↓ khi n↑
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2.2.2. Năng lượng ion hóa

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các 

nguyên tố

Năng lượng ion hóa I là năng lượng cần tiêu tốn để tách một 

electron ra khỏi nguyên tử ở thể khí không bị kích thích. 

X(k) + I = X+(k) + e 

Do vậy, năng lượng ion hóa đặc trưng cho tính kim loại của nguyên 

tố. I càng nhỏ thì tính kim loại và tính khử của nguyên tố càng 

mạnh.

 I phụ thuộc vào: điện tích hạt nhân, số lượng tử chính n và cấu 

trúc electron nguyên tử, ở đây là tác dụng chắn hạt nhân của các 

electron bên trong và khả năng xâm nhập vào vùng gần hạt nhân 

của các electron bên ngoài.
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Năng lượng ion hóa của các nguyên tố tăng dần từ đầu  đến cuối 

chu kỳ.

Trong các phân nhóm chính, theo chiều tăng điện tích hạt nhân năng 

lượng ion hóa giảm, ngược lại trong phân nhóm phụ, theo chiều này 

năng lượng ion hóa lại tăng.

2.2.2. Năng lượng ion hóa

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên 

tố
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2.2.2. Năng lượng ion hóa

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên 

tố
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2.2.2. Năng lượng ion hóa

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên 

tố
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2.2.2. Năng lượng ion hóa

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên 

tố
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2.2.2. Năng lượng ion hóa

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên 

tố
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2.2.2. Năng lượng ion hóa

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên 

tố

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

3 d  IP  is  d iv id e d  b y  2 .5

2 d  IP  is  d iv id e d  b y  1 .8

H   H e   L i   B e   B   C   N   O   F   N e   N a   M g   A l   S i   P   S   C l  A r   K   C a
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Na Mg Al Si P S Cl Ar

I
1

495.8 737.7 577.6 786.5 1012 999.6 1251.1 1520.5

I
2

4562 1451 1817 1577 1903 2251 2297 2666

I
3

7733 2745 3232 1912 3361 3822 3931

I
4

11580 4356 4957 4564 5158 5771

I
5

16090 6274 7013 6542 7238

I
6

21270 8496 9362 8781

I
7

27110 11020 12000

. 

2.2.2. Năng lượng ion hóa

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên 

tố
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2.2.2. Năng lượng ion hóa

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên 

tố

Các nguyên tử thuộc phân 

nhóm phụ
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Trong PNP: I ↑

PNP có đặc điểm: e điền vào (n – 1)d , còn lớp ngoài cùng ns2

không thay đổi. Do đó:

Z ↑↑  lực hút hạt nhân – e (ns2) ↑↑ → I ↑

Tính đối xứng của các AO (n – 1)d ≠ AO ns  tăng hiệu ứng 

xâm nhập của các e (ns) → I ↑
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2.2.2. Năng lượng ion hóa

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên 

tố
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Ái lực electron F là năng lượng phát ra hay thu vào khi kết hợp một 

electron vào nguyên tử ở thể khí không bị kích thích.

X(k) + e = X
-
(k) ± F

 F có giá trị âm khi quá trình phát ra năng lượng                                 

F = E(X) – E(X
-
)

 F càng âm thì khả năng nhận thêm electron của nguyên tử càng 

lớn.

2.2.3. Ái lực electron

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các 

nguyên tố
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Các nguyên tố nhóm halogen có ái lực electron lớn nhất. 

Có ái lực electron nhỏ nhất là các nguyên tố có cấu hình bão 

hòa hoặc bán bão hòa ví dụ (s
2

) (p
3

) (s
2
p

6
).

2.2.3. Ái lực electron

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên 

tố
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2.2.3. Ái lực electron

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên 

tố
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2.2.3. Ái lực electron

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên 

tố
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Độ âm điện  cho biết khả năng của nguyên tử một 

nguyên tố hút mật độ electron về phía mình khi tạo 

liên kết với nguyên tử của nguyên tố khác.

 Do nguyên tử các khí hiếm không tạo liên kết hoá học 

với các nguyên tố khác nên thực tế các nguyên tố

khí hiếm không được nghiên cứu về độ âm điện.

 Theo chiều tăng điện tích hạt nhân: trong một chu kỳ

độ âm điện tăng, trong một nhóm độ âm điện giảm.

2.2.4. Độ âm điện

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các 

nguyên tố

* Chú ý: độ âm điện không phải là đại lượng cố định 

của một nguyên tố vì nó được xác định trong sự phụ 

thuộc vào thành phần cụ thể của hợp chất.
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2.2.4. Độ âm điện

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên 

tố
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2.2.4. Độ âm điện

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên 

tố
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2.2.4. Độ âm điện

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên 

tố
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Số oxi hóa là điện tích dương hay âm của nguyên tố

trong hợp chất được tính với giả thiết hợp chất được 

tạo thành từ các ion.

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên 

tố

2.2.5. Mức oxy hoá (hoặc số oxy 

hoa)ù-Hóa trị: của một nguyên tố bằng số liên kết hóa học mà một nguyên tử của nguyên tố đó tạo nên trong phân tử.
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Nguyên tắc xác định số oxi hóa:

 Số oxi hóa của nguyên tử tự do  = 0

 Số oxi hóa của ion đơn giản, tạo thành từ một nguyên tử  = điện tích của nó.

 Số oxi hóa của nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị = điện tích của nguyên 

tử đó khi xem cặp e liên kết chuyển hẳn về nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.

 Số oxi hóa của kim loại kiềm = +1

 Số oxi hóa của oxi thường = -2 

 Số oxi hóa của hydro thường = +1

 Trong phân tử trung hòa điện, tổng số oxi hóa của các nguyên tố = 0

 Số oxi hóa dương cao nhất của các nguyên tố = số thứ tự của nhóm

 Số oxi hóa âm thấp nhất của phi kim = 8 - số thứ tự nhóm 
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Một số quy tắc xác định số oxi hóa bền của các 

nguyên tố

 Quy tắc chẵn lẻ Mendeleev: Nguyên tố phân nhóm chẵn có các số oxi 
hóa chẵn bền hơn hẳn các số oxi hóa lẻ. Nguyên tố phân nhóm lẻ có 
các số oxi hóa lẻ bền hơn hẳn các số oxi hóa chẵn.

 Trong số các mức oxi hóa trên, các mức oxi hóa có cấu hình khí trơ 
hay cấu hình bão hòa phân lớp ns thường bền hơn rõ rệt so với các số 
oxi hóa còn lại. 

 Trong một chu kỳ độ bền của số oxi hóa dương cao nhất giảm dần khi 
đi từ trái sang phải

 Trong một PNC số OXH dương cao nhất của nguyên tố chu kỳ 4 kém 
bền rõ rệt so với số OXH dương cao nhất của chu kỳ 3,  số OXH 
dương cao nhất của nguyên tố chu kỳ 6 kém bền rõ rệt so với số OXH 
dương cao nhất của chu kỳ 5 (tính tuần hoàn thứ cấp).  

 Trong một PNP các mức OXH cao bền vững dần khi đi từ trên xuống.
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 Biết số thứ tự của nguyên tố suy ra công thức 

electron nguyên tử, vị trí, tính chất, số oxi hóa của 

nguyên tố.

 Biết vị trí của các electron chót của nguyên tố suy ra 

công thức electron nguyên tử, vị trí, tính chất số oxi 

hóa của nguyên tố.

 Biết số electron của ion suy ra vị trí, tính chất, số oxi 

hóa của nguyên tố.

 Biết vị trí của nguyên tố suy ra công thức electron 

nguyên tử của nguyên tố.

2.3. Quan hệ giữa cấu tạo nguyên tử và vị trí, tính 

chất của các nguyên tố trong bảng hệ thống 

tuần hoàn 
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STT
Chu kỳ nhỏ từ trái 

sang phải

Phân nhóm 

chính từ trên 

xuống dưới

Thí dụ

1 Số lớp (n) n = const n tăng

2 Z ng ng

3

Tính kim 

loại,

tính khử

Tính khử , tính 

phi KL và oxh

,do Z,  số e

Tính khử  , 

tính phi KL và 

oxh ,do n

4
Bán kính 

nguyên tử

r  do Z*, lực 

hút hạt nhân‟

Electron   mây 

electron co lại

r  do Z*, n 



5

Naêng 

lượng ion 

hóa

I1  do Z*  , r 

, hiệu ứng chắn 

ij, và  hiệu ứng 

xâm nhập thay đổi 

dẫn đến các cực 

trị

I1 tuy Z*

nhưng r,n, 

ij 

(A
0
) Li Na K Rb Cs Fr

1,52 1,86 2,31 2,44 2,62 2,7

Li Be B C N O F Ne

1,52 1,13 0,88 0,77 0,70 0,66 0,64 1,6

(eV) Li Na K Rb Cs Fr

5.39 5.14 4.34 4.18 3.93 3.83

Li Be B C N O F Ne

5.39 9.32 8.30 11.26 14.54 13.61 17.42 21.56

Định luật tuần hoàn và bảng hệ thống tuần hoàn

TÓM TẮT
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STT
Chu kỳ nhỏ từ 

trái sang phải

Phân nhóm 

chính từ trên 

xuống dưới

Thí dụ

6
Ái lực 

điện tử
F  do Z* 

F  do r

và n

7
Độ âm 

điện
   

8
Soá oxy 

hoùa

Số oxh dương cao nhất tăng 

dần và bằng stt nhóm

Số oxh âm cao nhất giảm dần 

và bằng 8 ‟ stt nhóm

(eV) F Cl Br I

3.58 3.81 3.56 3.29

Li Be B C N O F Ne

0.82 -0.19 0.33 1.24 -0.27 1.47 3.58 -0.57

Định luật tuần hoàn và bảng hệ thống tuần hoàn

TÓM TẮT

Độ điện âm các 

nguyên 

tố  theo Pauling

F Cl Br I

3.98 3.16 2.96 2.66

Li Be B C N O F Ne

0.98 1.57 2.04 2.55 3.04 3.44 3.98 ‟
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Nhiệt độ nóng chảy

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên 

tố
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Nhiệt độ nóng chảy

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên 

tố
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2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên 

tố
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Nhiệt độ sôi

2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên 

tố
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2.2. Sự biến thiên tuần hoàn một vài tính chất của các nguyên 

tố
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CẤU TRÚC TINH 

THỂ
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The Atomic Mac “Crystal Structure” view of the periodic 

table. 
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Cấu hình electron của ion thuộc họ s và họ p

• To write the electronic structure for Cl -:

Cl: 1s22s22p63s23px
23py

23pz
1

Cl-: 1s22s22p63s23px
23py

23pz
2

• Cấu hình electron của ion O2-:

O   :1s22s22px
22py

12pz
1

O2- :1s22s22px
22py

22pz
2

• Cấu hình electron của ion Na+:

Na  :1s22s22p63s1

Na+ :1s22s22p6     

• Cấu hình electron của ion Ca2+:

Ca    :1s22s22p63s24s2

Ca2+ : 1s22s22p63s6
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• Cấu hình electron của ion  Cr3+:

Cr 1s22s22p63s6 3d54s1

Cr3+ 1s22s22p63s6 3d3

• Cấu hình electron của ion Zn2+:

Zn 1s22s22p63s6 3d104s2

Zn2+ 1s22s22p63s6 3d10

• Cấu hình electron của ion Fe3+:

Fe 1s22s22p63s6 3d64s2

Fe3+ 1s22s22p63s6 3d5

Cấu hình electron của ion thuộc họ d và họ f
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